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1. MỞ ĐẦU
1.1. Lí do chọn đề tài:
       Trước những biến đổi to lớn của thế giới trong thời đại ngày nay, đòi hỏi nhà trường phải đào tạo ra những con người có năng lực giải quyết vấn đề trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống. Hình thành và bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề sẽ trở thành yêu cầu cấp bách của tất cả các quốc gia, các tổ chức giáo dục và các doanh nghiệp. Vì lí do trên tôi đã chọn đề tài: “Các kỹ năng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT trong dạy học Toán" làm SKKN.
1.2. Mục đích nghiên cứu:

      Ở trường THPT, có thể xem học Toán là học phát hiện và giải quyết các vấn đề Toán học và dạy Toán là dạy hoạt động Toán học. Và môn Toán là môn học có tính khái quát cao, mang đặc thù riêng của khoa học Toán học nên chứa đựng nhiều tiềm năng để bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề. Xét thực trạng dạy học ở trường THPT hiện nay, các nhà Toán học Hoàng Tụy và Nguyễn Cảnh Toàn viết: “... Kiến thức, tư duy, tính cách con người chính là mục tiêu của giáo dục. Thế nhưng, hiện nay trong nhà trường, tư duy, tính cách bị chìm đi trong kiến thức”. Do đó, thay vì việc dạy nhồi nhét, luyện nhớ, chúng ta hãy góp phần phát triển cho HS cách phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy cho họ cách học.
1.3. Đối tượng nghiên cứu: 

       Những cơ sở lý luận và thực tiễn nói trên đã đặt ra yêu cầu và tạo điều kiện cho việc nghiên cứu năng lực giải quyết vấn đề trên bình diện đề xuất các biện pháp sư phạm để bồi dưỡng các năng lực này trong dạy học Toán ở THPT, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường THPT nói riêng, qua đó phát triển khả năng giải quyết vấn đề nói chung.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
      Nghiên cứu trên thực trạng dạy và học ở nhà trường THPT, qua đấy góp phần nâng cao nhận thức cho Giáo viên và Học sinh về vấn đề kỹ năng giải quyết vấn đề của môn toán cho học sinh THPT.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
2.1. Cở sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm:
Các nghiên cứu cho thấy có thể chia quá trình nhận thức thành hai cấp độ: nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính.

          Nhận thức cảm tính (cảm giác, tri giác...) có vai trò quan trọng trong đời sống tâm lí của con người, nó cung cấp vật liệu cho các hoạt động tâm lí cao hơn. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống luôn đặt ra VĐ mà bằng nhận thức cảm tính, con người không thể nhận thức và GQ được. Muốn nhận thức và GQ được những VĐ như vậy, con người phải đạt tới mức độ nhận thức cao hơn, đó là nhận thức lí tính (còn gọi là tư duy). Tư duy là một quá trình: Nghĩa là tư duy có nảy sinh, diễn biến và kết thúc. 

Quá trình tư duy bao gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau đươc minh hoạ bởi sơ đồ Hình 1 (do K. K. Plantônôv đưa ra).      
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                                                           Hình 1

2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm:
     Trên cơ sở tìm hiểu những quan điểm về NL, xét từ phương diện GD, chúng tôi tổng hợp lại như sau:

           *) NL thể hiện đặc thù tâm lí, sinh lí khác biệt của cá nhân, chịu ảnh hưởng của yếu tố bẩm sinh di truyền về mặt sinh học, được phát triển hay hạn chế còn do những điều kiện khác của môi trường sống.

          *) Những yếu tố bẩm sinh của NL cần có môi trường điều kiện xã hội (ở đây ta sẽ giới hạn trong môi trường giáo dục) thuận lợi mới phát triển được, nếu không sẽ bị thui chột. Do vậy NL không chỉ là yếu tố bẩm sinh, mà còn phát triển trong hoạt động, chỉ tồn tại và thể hiện trong mỗi hoạt động cụ thể. 

          *) Nói đến NL là nói đến NL trong một loại HĐ cụ thể của con người.

          *) Cấu trúc của NL bao gồm một tổ hợp nhiều kĩ năng thực hiện những hành động thành phần và có liên quan chặt chẽ với nhau. Đồng thời NL còn liên quan đến khả năng phán đoán, nhận thức, hứng thú và tình cảm.

*) Hình thành và phát triển những NL cơ bản của HS trong HT và đời sống là nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường sư phạm.

2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề:
2.3.1.Năng lực toán học và một số thành phần đặc trưng của tư duy toán học ảnh hưởng đến năng lực toán học

a) Năng lực toán học: Trên cơ sở nghiên cứu những lí luận và thực tiễn, có thể thấy:
*) NL toán học là những đặc điểm tâm lí về hoạt động trí tuệ của học sinh, giúp họ nắm vững và vận dụng tương đối nhanh, dễ dàng, sâu sắc, những kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo trong môn toán.

*) NL toán học được hình thành, phát triển, thể hiện thông qua (và gắn liền với) các HĐ của HS nhằm GQ những nhiệm vụ HT trong môn Toán: xây dựng và vận dụng KN, chứng minh và vận dụng ĐL, giải bài toán,…

b) Một số thành phần đặc sắc của tư duy toán học ảnh hưởng đến năng lực toán học:  Tư duy trực giác, tư duy lôgíc, tư duy sáng tạo.
c. Năng lực giải quyết vấn đề trong Toán học
Từ quan điểm về NLGQVĐ có hai HĐ thành phần là hoạt động PH và GQ trong học Toán, có thể xem NLGQVĐ theo hai nhóm NLPHVĐ và NLGQVĐ trong học Toán như sau:

a) Nhóm năng lực phát hiện vấn đề trong học toán

+) NL PH mâu thuẫn, có VĐ trong tình huống: nhận ra biểu tượng, dấu hiệu bản chất, tính chất chung, mối quan hệ về mặt Toán học của một loạt sự vật hiện tượng;

+) NL giới hạn vấn đề;

+) NL toán học hoá tình huống bằng ngôn ngữ kí hiệu toán học, xác định giải thiết, kết luận của định lí, bài toán.

+) NL phát hiện định hướng GQVĐ dưới dạng cấu trúc giả thiết và kết luận của bài toán;

+) NL phát hiện những mối liên hệ giữa các yếu tố của giả thiết và kết luận, các liên tưởng với các VĐ đã biết để tìm ra đường lối GQ: phát hiện được quan hệ bằng nhau, lớn hơn, nhỏ hơn, song song, vuông góc, ... giữa các đối tượng toán học;

+) NL phát hiện sai lầm, nhược điểm trong cách giải bài toán, trong quá trình tìm hiểu giới hạn cách GQVĐ;

+) NL PH được những ứng dụng trong thực tiễn của kiến thức toán học.

b) Nhóm năng lực GQVĐ trong học toán

+) NL sử dụng ngôn ngữ, kí hiệu, vẽ hình, “đọc” hình vẽ;

+) NL tính toán, NL suy luận và chứng minh;

+) NL hệ thống hoá vấn đề;

+) NL qui kết quả GQVĐ về đúng tình huống, đúng giới hạn VĐ; 

+) NL sửa chữa sai lầm. 

d. Mối quan hệ giữa năng lực GQVĐ với một số năng lực khác

Từ những công trình nghiên cứu có liên qua tới vấn đề NL trong học Toán mà chúng tôi được tiếp cận, đối chiếu với quan niệm về NLGQVĐ, có thể thấy rằng: trong thực tiễn, tuỳ theo quan niệm về “vấn đề” ở trong phạm vi mà ta có những mối quan hệ khác nhau giữa NLGQVĐ với NL học toán, NL giải toán, …, chúng đan xen, tương hỗ, gắn bó với nhau trong quá trình nhận thức nhiều mặt của HS.

2.3.2. Vấn đề phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học Toán

*) Về mặt triết học, từ các qui luật “mâu thuẫn” và “lượng chất” ”, có thể thấy: mâu thuẫn giữa kiến thức, kĩ năng toán học đã có ở HS với yêu cầu xây dựng và sử dụng KT mới đã tạo ra nhu cầu, động lực để các em tiến hành hoạt động GQVĐ trong dạy học Toán.

*) Từ quan điểm trong hoạt động GD, chúng tôi thấy rằng: NL và kĩ năng thường gắn với một loại hoạt động cụ thể. NL chỉ được hình thành, phát triển, thể hiện thông qua hoạt động đó.
*) Từ góc độ tâm lí học, để NL GQVĐ được phát triển thuận lợi, cần chú ý đảm bảo những điều kiện sau trong dạy học toán: +) HS có động cơ, thái độ học tập tốt: GV gây hứng thú và kích thích HS tích cực tham gia hoạt động tìm tòi sáng tạo trong học toán; +) HS được chuẩn bị tốt về kiến thức, kĩ năng; +) GV tổ chức cho HS được tham gia nhiều vào HĐ phát hiện tình huống và xây dựng các nội dung học tập, GQ các vấn đề thực tiễn.Tạo điều kiện cho HS thể hiện khả năng hoạt động tích cực và độc lập trong việc PH và GQ các niệm vụ trong quá trình học Toán.

*)Từ đặc điểm về tâm lí lứa tuổi, NL tư duy và nhận thức của HS THPT

HS THPT ở lứa tuổi 16-18 đang ở giai đoạn phát triển cả về thể chất và tâm hồn có khả năng tự điều chỉnh trong hoạt động HT; tri giác có chủ định chiếm ưa thế, NL ghi nhớ tăng lên rõ rệt, sự tập trung chú ý cao hơn và có khả năng di chuyển: hoạt động HT dần dần hướng vào thoã mãn nhu cầu nhận thức, …

*) Từ cơ sở khoa học của lí thuyết tình huống có thể thấy việc đưa HS vào tình huống gợi vấn đề trong học tập toán làm cho các em thấy cần thiết và có khả năng, từ đó chủ động, tích cực tiến hành hoạt động GQVĐ có kết quả, thông qua đó mà nâng cao NLGQVĐ.

*) Từ quan điểm đổi mới mục tiêu, nội dung và PPDH theo hướng chú trọng phát huy tính tích cực HT và phát triển NL tự học cho HS, nên quan tâm hình thành và phát triển NLGQVĐ chính là một hướng thiết thực phục vụ cho những yêu cầu trên.

*) Từ thực tiễn trong dạy học Toán ở THPT, việc chú ý đến NLGQVĐ của HS không được quan tâm một cách đầy đủ, nhất là việc vận dụng toán học vào thực tiễn. Việc giải các bài toán có nội dung thực tế thường được tiến hành qua các bước:

Bước 1: Chuyển bài toán thực tế về dạng ngôn ngữ thích hợp với lí thuyết toán học dùng để giải (lập mô hình toán học của bài toán);

Bước 2: Giải bài toán trong khuôn khổ của lí thuyết toán học;

Bước 3: Chuyển kết quả lời giải toán học về ngôn ngữ của lĩnh vực thực tế 

*) Theo tổng kết của các nhà toán học trên thế giới, việc học tập nhà trường đặc biệt có hiểu quả: - Nếu người học có động cơ; - Nếu những yêu cầu về trí tuệ của giờ học phù hợp với những khả năng thể chất và trí tuệ của người học; - Nếu người học có cơ hội, xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa giữa các thành phần của nhiệm vụ học tập và mục tiêu học tập; - Nếu người học, dựa vào các tiêu chuẩn hay thông tin, phản hồi, có thể xác định được người học có tiến bộ hay không và có tiến bộ gì; - Và nếu quá trình học diễn ra dưới những điều kiện làm cho người học dễ dàng thích nghi nói chung với hoàn cảnh.
2.3.3. Các NLTT của NLGQVĐ trong học Toán của học sinh THPT

Trên cơ sở phân tích các kết quả của nhà khoa học, chúng tôi thấy rằng, mỗi năng lực đều có cấu riêng gồm nhiều thuộc tính, trong đó các thuộc tính không chỉ tồn tại bên cạnh nhau một cách đơn giản, mà chúng liên hệ với nhau một cách hữu cơ, chúng tác động lẫn nhau trong một hệ thống nhất định. Đặc biệt điều có ý nghĩa quyết định đối với mỗi NL không phải bản thân từng thuộc tính riêng lẻ mà sự kết hợp chúng theo một cấu trúc nhất định, và chúng tôi đưa ra và phân tích 7 NL thành tố của NLGQVĐ của HS trong học Toán như sau:

a. Phát hiện mâu thuẫn trong tình huống, thấy được nhu cầu cần giải quyết vấn đề trong tình huống, từ đó huy động, tái hiện những kiến thức, kĩ năng đã học có liên quan để khai thác tình huống, tiếp cận nhận biết tình huống có vấn đề

b. Phát hiện, nhận biết biểu tượng trực quan liên quan tới vấn đề

c. Phát hiện những thuộc tính chung, bản chất tạo nên nội hàm của vấn đề thông qua các hoạt động trí tuệ như so sánh, tương tự, khái quát hoá đặc biệt hoá, trừu tượng hoá, cụ thể hoá
d. NL hình thành và diễn đạt các các sự kiện, vấn đề toán học theo các hướng khác nhau, thông qua hoạt động sử dụng ngôn ngữ kí hiệu và các qui tắc toán học, đặc biệt là biết cách hướng tới cách diễn đạt có lợi cho vấn đề đang cần giải quyết, hoặc cách diễn đạt mà nhờ đó sẽ cho phép nhận thức vấn đề một cách chính xác hơn, nhằm tránh những sai lầm, thiếu sót trong suy luận và tính toán

e. NL toán học hoá các tình huống thực tế, vận dụng tư duy toán học trong cuộc sống

f. NL phát hiện và sửa chữa sai lầm trong lời giải

g. Năng lực nắm bắt, đưa ra những qui tắc thuật giải, tựa thuật giải từ những tiền đề cho trước
2.3.4. Những biểu hiện và cấp độ của năng lực GQVĐ trong học tập Toán của của HS THPT

a. Biểu hiện của năng lực GQVĐ trong học học tập toán ở THPT
Từ những quan điểm đã trình bày về: Dấu hiệu của NL; những biểu hiện của NLTH; cấu trúc của NLGQVĐ của HS trong dạy học toán; tham khảo quan điểm của A. V. Pêtrôvxki, chúng tôi đánh giá một học sinh có NLGQVĐ trong toán học theo các tiêu chí sau đây:

+ Huy động được kiến thức toán học liên quan tới hoạt động giải quyết một nội dung toán học cụ thể

+ Có kĩ năng tiến hành được các hoạt động: giải bài toán, xây dựng và nắm vững khái niệm toán học và chứng minh định lí
+ Đạt được kết quả phù hợp với mục đích yêu cầu: Chẳng hạn trong VĐ chứng minh ĐL: hiểu được chứng minh ĐL, độc lập tiến hành chứng minh ĐL.
+ Biết vận dụng sáng tạo và có kết quả trong các tình huống của bài toán khác: như biết vận dụng vào các tình huống toán học khác, mà cao hơn là vận dụng vào đời sống.

+ Thể hiện được thái độ, tình cảm của mình với những lời giải BT: như phát hiện sai lầm và sửa sai, thấy được cái hay, sâu sắc trong mỗi cách giải
b. Cấp độ của NLGQVĐ trong dạy học toán ở trường THPT

Có thể phân cấp độ NLGQVĐ theo các mức độ hoàn thành như sau:

*) ở mức độ thứ nhất, HS đáp ứng được những yêu cầu cơ bản GQVĐ khi VĐ đã được GV đặt ra một cách tương đối rõ ràng.

*) ở mức độ thứ hai, HS nhận ra được vấn đề do GV đưa ra; biết hoàn tất việc GQVĐ dưới sự gợi ý, dẫn dắt của GV.

*) ở mức độ thứ ba, HS chủ động PH được vấn đề, dự đoán những điều kiện nảy sinh VĐ và nhận xét cách thức tiếp cận để PH và GQVĐ.

2.3.5. Một số biện pháp sư phạm nhằm góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS THPT trong dạy học môn toán
a. Định hướng xây dựng và thực hiện các biện pháp
Định hướng 1: Hệ thống các biện pháp phải thể hiện rõ ý tưởng góp phần phát triển NLGQVĐ cho học sinh, đồng thời cũng góp phần quan trọng vào việc làm cho HS nắm vững các tri thức, kĩ năng của môn học.

Định hướng 2: Hệ thống các biện pháp phải thể hiện tính khả thi, có thể thực hiện được trong quá trình dạy học.
Định hướng 3: Hệ thống các biện pháp không chỉ sử dụng trong DH Toán, mà còn có thể sử dụng trong quá trình DH và có thể vận dụng trong thực tiễn.

Định hướng 4: Trong quá trình thực hiện các biện pháp, cần quan tâm đúng mức tới việc tăng cường hoạt động cho người học, phát huy tối đa (trong chừng mực có thể) tính tích cực, độc lập cho người học.
b. Một số biện pháp sư phạm nhằm góp phần phát triển năng lực giải  quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Toán

     Theo Triết học Duy vật biện chứng, mâu thuẫn là động lực của phát triển. Trong dạy học, một VĐ gợi ra một tình huống chính là một mâu thuẫn giữa kiến thức, kĩ năng đã có với yêu cầu để GQVĐ. Như vậy “vấn đề” ở đây vừa là đối tượng vừa là động lực thúc đẩy hoạt động GQVĐ. Trong dạy học Toán, đây là khâu đầu tiên đòi hỏi giáo viên phải dựa vào nội dung của vấn đề toán học cần giải quyết và vốn tri thức, kĩ năng đã có ở HS để tạo lập được những tình huống thực tiễn chứa đựng VĐ: gợi ra nhu cầu cần GQVĐ.

c. Có thể sử dụng một số cách sau đây để tạo ra tình huống gợi VĐ: 

+) Dự đoán nhờ nhận xét trực quan, nhờ thực hành, quan sát mẫu hoặc hoạt động thực tiễn;+) Lật ngược vấn đề; +) Xem xét tương tự; +) Khái quát hoá; +) Khai thác kiến thức cũ, đặt VĐ dẫn tới kiến thức mới; +) Giải bài tập mà chưa biết thuật giải trực tiếp, qua giải bài tập đó sẽ hình thành nên kiến thức mới; +) Tạo ra sự không phù hợp giữa tri thức, cách thức hành động đã biết với những yêu cầu đặt ra khi thực hiện nhiệm vụ mới; +) Phân tích những hiện tượng như có mâu thuẫn giữa nguyên lí lí thuyết với kết quả, hành động thực tiễn; +) Yêu cầu thực hiện liên môn;+)  Tạo tình huống để HS cần phải lựa chọn kiến thức, PP để GQ đúng và nhanh nhất nhiệm vụ đặt ra.

2.3.6. Xây dựng các kỹ năng để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT trong dạy học Toán thong qua các tình huống sau:

Tình huống 1:
      “Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC ta luôn có:
[image: image2.wmf]2

3

cos

cos

cos

£

+

+

C

B

A

”.
Cách 1: HS vận dụng tính chất quen biết trong hoàn cảnh mới khi có những phần tương tự: HS đã biết tính chất:
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dấu “=” xảy ra khi x = y.

HS dễ suy ra kết quả tương tự:
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                                                            dấu bằng xảy ra khi x = y = z. 

Sự di chuyển nhanh của tư duy khi áp dụng vào tam giác ABC, ta được:
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(ở đây các góc A, B, C tuy không thỏa mãn điều kiện (2) nhưng do bị hạn chế bởi góc trong tam giác giác nên vẫn có kết quả tương tự).

Cách 2: Hướng suy nghĩ xuất trong đầu những HS có kiến thức khá phong phú, khi thấy được sự xuất hiện các giá trị cosin của góc trong tam giác, gợi ý đến dùng tích vô hướng của các vectơ được xây dựng trên cơ sở các cạnh của tam giác có giá là các đường chứa cạnh (cách giải này có những nét độc đáo nhất định khi nghĩ được như vậy). Dẫn tới cách giải sau: 
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(đvđd) như Hình 2
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Khi đó ta có: 
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((4) dễ có, chẳng hạn: 
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Dấu “=” xảy ra khi: 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image17.wmf]Û

tam giác ABC đều. (xem Hình 3).                     
Cách 3: HS vận dụng linh hoạt bất đẳng thức quen thuộc (bất đẳng thức Cauchy) khi đoán được dấu “=”, theo tôi cách giải này có nhiều nét độc đáo. 

Ta có:
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Dấu “=” xảy ra khi tam giác ABC đều.

Cách giải trên, mấu chốt là dự đoán được dấu “=” và trên cơ sở đó mà nhóm thích hợp, và vận dụng linh hoạt bất đẳng thức đã học. Ngoài ra đối với những HS ở mức độ vừa phải hơn, việc giải được như cách 3 cũng có thể coi là mới mẻ trong giải bài toán.

Cách 4: Với lối suy nghĩ mộc mạc, khi biến đổi để đưa về tổng của những biểu thức không âm (khi muốn đánh giá biểu thức không âm) hay đưa về tổng của những biểu thức không dương (khi muốn đánh giá không dương). 

Ta có:    
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          (I) được chứng minh; dấu “=” xảy ra khi tam giác ABC đều.

Cũng cần hiểu rằng tư duy sáng tạo cũng có nhiều cấp độ khác nhau, đối với HS khi chưa có PP để giải bài toán nào đó, mà HS đó có thể mò mẫm, dự đoán, rồi đi đến cách giải (chẳng hạn, HS cấp THCS khi chưa có cách giải phương trình bậc hai dạng chuẩn, thì việc biến đổi để đưa về dạng bình phương đúng dạng X2 = k) thì cũng có thể coi đó là một nỗ lực đáng ghi nhận, có thể coi là sự sáng tạo trong nỗ lực giải quyết vấn đề.

Xét ví dụ sau, mà lí thuyết và cách giải của bài tương tự đã được viết khá cơ bản ở bài đọc thêm ở sách Đại số 10:

Tình huống 2: 
           Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu, có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là thấp nhất, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại 2.

Phân tích bài toán trên, nếu sử dụng x tấn nguyên liệu loại I và y tấn nguyên liệu loại II thì theo giả thiết, có thể chiết xuất được (20x + 10y) kg chất A và ((0,6x + 1,5y) kg chất B. Theo giả thiết x và y phải thỏa mãn các điều kiện sau:     
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Bài toán đã cho trở thành: Tìm số x và y thỏa mãn hệ điều kiện
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sao cho 
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Bài toán này dẫn đến hai bài toán nhỏ sau: 

Bài toán 1. Xác định tập hợp (S) các điểm có tọa độ (x; y) thỏa mãn hệ (II).

Bài toán 2. Trong tất cả các điểm thuộc (S), tìm điểm (x;y) sao cho T(x;y) 
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Trên Hình 4 ta ký hiệu A(5; 4), B(10; 2), C(10; 9), D(2,5; 9).

Dễ thấy miền nghiệm của hệ bất phương trình (II) là miền tứ giác ABCD (kể cả biên). Với mỗi T xác định, ta nhận thấy có vô số điểm M(x; y) sao cho 4x + 3y = T, những điểm M như thế nằm trên đường thẳng EF với E(T/4; 0), F(0; T/3). Hệ số góc của đường thẳng EF là - 4/3. Cho T nhỏ xuống thì đường thẳng EF sẽ "tịnh tiến dần xuống" phía dưới. Nhìn vào Hình vẽ ta nhận thấy rằng: Trong những đường thẳng có hệ số góc - 4/3, thì đường thẳng đi qua A là đường thẳng ở vị trí "Thấp nhất" đang còn có điểm chung với tứ giác ABCD. Chưa đạt tới vị trí này thì T chưa phải là nhỏ nhất. Vượt quá "ngưỡng" này thì toạ độ của mọi điểm trên đường thẳng sẽ không còn thoả mãn hệ điều kiện ràng buộc nữa. Từ đó dễ dàng đi đến kết luận là khi x = 5, y = 4 thì T đạt giá trị nhỏ nhất.
Vậy để chi phí nguyên liệu là ít nhất, cần sử dụng 5 tấn nguyên liệu loại I và 4 tấn nguyên liệu loại II (khi đó tổng chi phí là 32 triệu).

Với việc rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập, góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho HS.

Tình huống 3:  
          Khi dạy khái niệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số cho HS lớp 11.

Giáo viên cần để HS tham gia vào tình huống có vấn đề để hình thành một khái niệm mới một cách tích cực tránh lối truyền thụ một chiều.

GV: “Đã có biết đến khái niệm tiếp tuyến của một đồ thị hàm số, hay của một hình nào đó trước chưa”

Câu trả lời mong đợi: “Tiếp tuyến của đường tròn, khi đường thẳng có một điểm chung với đường tròn”

GV đưa các hình vẽ mà ở đó có đường thẳng có một điểm chung với đồ thị (hoặc một hình nào đó) và yêu cầu HS: “Trong các hình sau (Hình b và c) trường hợp nào có thể coi đường thẳng là tiếp tuyến, trường hợp nào thì không?”                                                               
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        HS bằng trực quan hình học, phát biểu được đường thẳng a không là tiếp tuyến của (C) và đường thẳng b “hình như” là tiếp tuyến của (C).

Như vậy, nhờ có huy động kiến thức cũ: tiếp tuyến của đường tròn, đồ thị hàm số và sự tương giao của của các đồ thị, HS thấy có “vấn đề”:

- Điều kiện đường thẳng có một điểm chung với một đường cong nào đó không đảm bảo nó là tiếp tuyến của đường cong đó (nó chỉ là điều kiện cần mà không đủ). Dẫn tới nhu cầu phải chính xác hoá, định nghĩa đầy đủ về tiếp tuyến của một đường cong. Từ đó, GV dẫn dắt HS đi đến khái niệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại một điểm M0 thuộc đồ thị hàm số thông qua giới hạn của cát tuyến của đồ thị hàm số.

Tình huống 4: 
         Xét cách hình thành định lí về dấu của tam thức bậc 2 cho học sinh lớp 10. Cho tam thức bậc hai: 
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- Hãy cho biết dạng của đồ thị hàm số bậc hai 
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 (HS sẽ tưởng tượng ra, khi đó thầy giáo cùng HS để có tổng kết như Hình 6).

- Với mỗi trường hợp của 
[image: image40.wmf]D

 có nhận xét gì về quan hệ của  hệ số a và giá trị của hàm số f(x)  ứng với mỗi giá trị x?

HS sẽ dự đoán đúng sự phụ thuộc, mà đó chính là là nội dung của định lí về dấu mong muốn, thầy giáo sẽ chính xác lại các nhận xét, dự đoán của HS để phát biểu nội dung định lí.


[image: image41]
Vì vậy một trong những kĩ năng cần thiết để HS giải quyết vấn đề nói chung và trong Toán học nói riêng chính là khả năng nhận ra được những biểu tượng trực quan của vấn đề.

Tình huống 5: 
        “Tìm hai số thực a, b sao cho biểu thức
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 có giá trị nhỏ nhất là -1 và giá trị lớn nhất là 2.

Một phương pháp rất “mạnh” để giải bài toán này là dùng công cụ đạo hàm. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp đó vào bài này không dễ, bởi vì còn phải biện luận về phương trình y’ = 0 (đây là phương trình có hai tham số), hơn nữa còn bị hạn chế là chỉ có HS lớp 12 mới có thể nghĩ tới. Nhưng nếu biết cách diễn đạt bài toán đã cho dưới dạng 
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 (1) thì vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều, bởi vì lúc này chỉ cần tìm a, b sao cho các biệt số của các tam thức 
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; đều bằng 0  (giải ra đáp số: 
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Ở ví dụ trên tôi đã dùng các thuật ngữ, kí hiệu của lôgic toán để diễn đạt bài toán được xúc tích hơn. Cần nói thêm rằng, vấn đề sử dụng thuật ngữ, kí hiệu của lôgic toán để diễn đạt nội dung toán học nói chung và mệnh đề toán học nói riêng của HS hiện nay không đạt kết quả mong muốn.
Tình huống 6: 
       Bài toán: "Cho đường thẳng d và hai điểm A, B cùng nằm trên một mặt phẳng có bờ là d. Hãy tìm trên đường thẳng d một điểm M sao cho tổng khoảng cách MA + MB nhỏ nhất", có thể được hiểu dưới dạng "Hàng ngày bạn An phải đi từ nhà đến bờ sông xách nước để tưới cho ruộng rau ở cùng một phía với bờ sông. Hỏi bạn An phải chọn vị trí nơi lấy nước tại bờ sông ở chỗ nào để quãng đường đi từ nhà đến ruộng rau là ngắn nhất?".

Các bài toán trong Đại số 10, các bài toán hình học trong Hình học 11, cần tận dụng những khả năng có thể để rèn luyện cho HS năng lực toán học hóa thực tiễn. Một cơ hội rất tốt đó là khi dạy các bài toán về bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân. Trong SGK Đại số 10, sau khi đã phát biểu bất đẳng thức Trung bình cộng-Trung bình nhân cho hai số không âm, đã nhấn mạnh đến ý nghĩa hình học có liên quan đến chu vi và diện tích của hình vuông và hình chữ nhật. 
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường:
     Đã hệ thống hóa quan điểm về Giải quyết vấn đề trong học toán, phân tích được một số loại hình tư duy, nhằm hỗ trợ việc xác định các thành tố đặc trưng đối với năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Toán. SKKN đã phân tích, so sánh để đưa ra những ví dụ về năng lực giải quyết vấn đề. 
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
3.1. Kết luận: 
       Trong thực tế giảng dạy, khi thực hiện chuyên đề này, tôi đã áp dụng cho các em học sinh mà tôi phụ trách và nhận thấy có hiệu quả cao và đặc biệt tốt đối với các em học sinh lớp toán và các em học sinh đang ôn thi THPT Quốc Gia. Đại đa số các em học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng thành thạo vào các bài toán ôn tập, các bài toán ôn thi tốt nghiệp phổ thông và các bài toán ôn thi đại học.
SKKN đã thu được kết quả chính sau đây: Năng lực giải quyết vấn đề có vai trò vô cùng quan trọng đối với các em học sinh lớp 12 và càng quan trọng hơn đối với các em học sinh đang ôn thi THPT Quốc Gia. Tôi hy vọng bài viết của tôi có ích cho các đồng nghiệp và các em học sinh trong kỳ ôn tập kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới. Tôi vô cùng biết ơn tới BGH trường THPT Cẩm Thuỷ 1 và các đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi, động viên khích lệ tôi và đóng góp ý kiến quý báu, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện chuyên đề này. Tôi xin trân trọng cảm ơn !
3.2. Kiến nghị: 

- Đề xuất những căn cứ và ý tưởng là cơ sở để xác định nội hàm của khái niệm năng lực giải quyết vấn đề, trên cơ sở đó nên lên và làm sáng tỏ một số thành tố của năng lực giải quyết vấn đề.

- Đưa ra những định hướng để xây dựng các biện pháp sư phạm nhằm góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Toán.

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi và hiệu quả của những biện pháp sư phạm được đề xuất.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đại Số 10;  BT Đại Số 10;  Hình Học 10;  BT Hình Học 10.
2. Đại số và GT 11;   BT ĐS và GT 11;  Hình Học 11;   BT Hình Học 11.
3. Giải Tích 12;  BT Giải Tích 12;  Hình Học 12;   BT Hình Học 12.      
4. Các chuyên đề luyện thi THPT Quốc Gia.

                                           …………………………..                                                                                         
PHỤ LỤC: (CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG SKKN)
Viết tắt                                                 Viết đầy đủ

BPSP
: Biện pháp sư phạm

DHT
: Dạy học Toán

GD

: Giáo dục

GQV§
: Giải quyết vấn đề

GV

: Giáo viên

HS

: Học sinh

HT

: Học tập

NL

: Năng lực

NLGQV§
: Năng lực giải quyết vấn đề

NLTT
: Năng lực thành tố

Nxb

: Nhà xuất bản

PP

: Phương pháp

PPDH
: Phương pháp dạy học

SGK
                                                         : Sách giáo khoa

tr.

: Trang 

THCS
: Trung học cơ sở

THPT
: Trung học phổ thông

V§

: Vấn đề
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   Thanh Hóa, ngày 15 tháng 05 năm 2016
                                                                     Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết 
                                                                         Không sao chép nội dung của người khác

                                                                                          Người viết:

                                                                                   Nguyễn Trung Dũng
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